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TOM TAT

Bénh dém vang nhat trén cay céi da dwoc xac dinh do nAm Phytophthora sp. gay ra. Trong vu
xuan 2009, bénh phat trién manh vao thoi gian cudi thang 3 va trong thang 4, ngay 22/4/2009 ty lé
bénh la 6,88%, chi s6 bénh la 1,44%, luc nay céi cao 1,6 m, sang thang 5, 6 bénh khong tiang nira.
Trong vu mua, bénh phat trién manh vao giai doan tir giira thang 8 dén gitba thang 9. &’ Binh Minh
ngay 15/8/2009 ty 1é bénh la 4,88 chi s6 bénh la 1,0, & Nga Tan - Nga Son - Thanh Hoa ngay 16/8 ty lé
bénh la 4,21% véi chi s6 bénh la 0,99%, cubi thang 9 sang dau thang 10, bénh giam dan do luc nay
thoi tiét kho, it mwa nén khong thuan lgi cho bénh phat trién.

Coi c6 tudi géc 4 nam thi ty bénh va chi sé bénh cao hon so céi c6 tudi géc 1 ndm va 2 nam.

N&m Phytophthora sp. phat trién tot trén mai trwong Pea-agar, sau khi cdy nam 10 ngay dwong kinh
tan ndm 12 62,5 mm.

Tiém coéi & giai doan 10 - 30 ngay tudi cé ty I& nhiém bénh cao hon so v&i cac giai doan sau, s6
cay phat bénh tir 60 - 80%, céi & giai doan 90 - 100 ngay tudi (tinh tir sau khi cét) ty 1é cay nhiém bénh
va ty Ié diém lay phat bénh thap hon so véi cac giai doan khac.

Tir khoa: Bénh dém vang nhat, cay céi, nAm Phytophthora sp.

SUMMARY

Yellow spot disease of sedge was identified to be caused by an oomyces, Phytophthora sp. In

The disease incidence and severity of the four-year-old sedge plants were higher than that of one

The inoculation of the 10 - 30-day plants showed higher rate of infection (incidence 60-80%)

Key words: Phytophthora sp., sedge, yellow spot disease.
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Bénh dém vang nhat hai céi & Binh Minh - Kim Son - Ninh Binh va Nga Son - Thanh Hoa

1. DAT VAN DE

O mién Béc Viét Nam, cAy c6i (Cyperus
malaccensis Lam.) dugc trong & cac tinh ven
bién tit Quang Ninh dén Thanh Ho4, hai loai
chu yộ&u duge trộng 1a cội cÂ6 khoang bộng
trang (Cyperus tegetiformis) va c6i bong nau
(Cyperus corymbosus) (Poan Thi Thanh
Nhan va cs., 1996).

Cội dugde dung chu yộu dộ dột chidu va
san xuat cac hang thu cong m§ nghé tu coi
nhu: Tui, lan, dép, mi céi va nhiéu cac mét
hang khac duge wa chuéng. San phidm céi
duge thi truosng qudc ndi tiéu thu 30% san
lugng c6i, cht yéu la chiéu céi. Phan con lai
dudc san xuit thanh cac mit hang thu cong
my§ nghé lam mét hang xudt khiu c6 gia tri
kinh t& gép phan ting thu hap cho ho néng
dan trong coi.

Trong nhiing nidm gin day, vung trong
¢6i 6 Binh Minh - Kim Son - Ninh Binh, Nga
Son - Thanh Hoa bénh dém vang nhat hai
c61 phat sinh va giy hai trén dién rong, giy
thiét hai 16n dén nang suat, chat lugng cua
c6i. Do vAy nghién ctu vé cac dic diém phat
sinh, gdy hai cua bénh nay va bién phap
phong trit bénh 14 cAn thiét nham gép phan
gl viing ning suat va chat lugng coi.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Vat liéu nghién ctru

- Mau bénh: MAu céi bi bénh dém vang
nhat, giénhg c6i c¢6 khoang bong tring, céi
bong nau.

- Hoa chat va dung cu: Con 70%, nudc
cdt v trung, ban cit, dao cit, kéo, gidy
thdm, que cdy nim, budng cdy ndm, kinh
hién vi quang hoc, t h&p v6 trang.

- Méi truong:

+ Moi truéng WA: 20 g agar hoa véi 1 lit
nuéc dun séi cho agar tan déu, cho vao chai
McCartney.

+ Moi truong Pea-agar (Corbiere R.
Andrivon D., 2000) nhan nuéi ndm tao bao
ti phén sinh: Cho 125 g dau Ha Lan + 1,2 lit
nuéc cat vao nodi sach. Pun s6i, sau d6 dun
nho liia trong vong 45 phiit, loc bang vai loc
4 16p, cho vao binh dinh mic 1 lit sau d6 cho
15 g agar vao binh I4c cho agar tan déu.

Mbéi trusng WA, méi trucsng Pea-agar
déu dugc cho vao chai McCartney, hap khu
trung d 121°C, 1,5 atm trong 30 phut, sau dé
d€ nguoi méi trusng dén 60 - 70°C rdi dem d6
ra cac dia petri da dugc khu trung va st
dung dé cdy nam.

+ Mbéi truong bot mach - Agar: 75 g bot
mach hoa vao 600 ml nuée dun néng khoang
55°C, 20 g agar hoa vao 400 ml nudc sau do6
tron 1an vao nhau, cho vao chai McCartney
hap khti trung 6 121°C, 1,5 atm trong 90 phuit.

+ MBbi trudng ca rét - khoai tay - agar:

Ca rét nghién nhuyén: 400 g ca rot rua
sach, cit nhd cho vao 400 ml nuéc hap 10
phit, nghién nhuyén roi thém 500 ml nuéc.

Khoai tdy nghién nhuyén: 200 g khoai
tay rta sach, cit nhé cho vao 500 ml nudc
dun nhit nghién nhuyén réi thém nudc vao
cho @ 800 ml.

Lay 20 ml ca r6t nghién nhuyén + 80 ml
khoai tay nghién nhuyén + 8 g agar, thém
nude cdt cho da 1 lit, hap khi trung, dé
ngudi 55°C cho 200 mg penicillin vao lic déu.

2.2. Phuong phap nghién ctiu

- Diéu tra bénh: Dua vao phuong phap
diéu tra phat hién sau bénh hai ciy trong
ctia Cuc Bao vé thuc vat (1985) va phuong
phap nghién ctu bao vé thuc vat ciia Vién
Bao vé thuc vat (1999).

- Dung khung (0,4 x 0.5 m = 0,2 m?), médi
rudng diéu tra 5 diém chéo géc, mbi diém
mét khung, cach bo t6i thiéu 1 m. Diéu tra
dinh ky 7 - 10 ngay/lan.

- Dém s6 tiém céi trong khung, s6 tiém
c61 bi bénh, phan c&p bénh dé tinh ty 16 bénh
va chi s6 bénh.
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Téng s6 tiém bi bénh
Ty 1& bénh (%) = ------mmm-mmmmmmemmceemees x 100
Tong sb tiém diéu tra

Téng a x b
Chi s6 bénh (%) = ------mmmmmmmmmmnaa- x 100
Nx5

a: S6 tiém c6i bi bénh & méi cap

b: Cap bénh tuong ting

N: Téng s6 tiém diéu tra

5: C4p bénh cao nhat trong bang
phan cap

- C4p bénh dugc chia nhu sau:

+ C4p 0: tiém c6i khong bi bénh

+ Cap 1: Vét bénh < 10% chiéu dai

tiém co1

+ Cap 2: V&t bénh ti 10% dén <25%

chiéu dai tiém céi

+ Cap 3: V&t bénh ti 25% dén <50%

chiéu dai tiém coéi

+ Cap 4: V&t bénh ti 50% dén <75%

chiéu dai tiém céi

+ C4p 5: Vét bénh >75% chiéu dai tiém

c6i hodc tiém céi da bi chét do bénh.
- Phan 1ap ndm theo phuong phap don
bao ti va theo nguyén tac Kock.

Gidm dinh nidm theo cac tai liéu
"Phytophthora its Biology,
Ecology and Pathology" va ”C4m nang chén
doan bénh cay & Viét Nam - 2009".

S6 liéu nghién ctu dudec xi 1y theo
chuong trinh IRRISTAT 4.0.

Taxonomy,

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Tinh hinh bénh dém vang nhat hai
c6i ¢ Binh Minh - Kim Son - Ninh
Binh va & Nga Tan - Nga Son -
Thanh Hoa
- Triéu chiing bénh: Bénh gay hai tit ca

cic vi tri trén cay c6i. Khi méi bi bénh, vét

bénh nhd, mau vang nhat, sau d6 to dan
khéng dinh hinh mau vang xam, vét bénh
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lan rong theo chiéu dai than céi va bao
quanh than, mo6 bi chét lam than céi kho,
gdy va bi chét, anh hudng x4du dén chat
lugng va ning suit coi.

- Thoi gian gay bénh: Bénh giy hai ning
vao cac thang 3 - 4 - 5 va thang 8 - 9 trong
nam (thdi gian nay c6 do 4m cao, nhiéu mua).

Trong thang 2, ty 1&é bénh thip, giai
doan nay c6i cao 96 - 104 cm. Trong thang 3,
ty 1& bénh tang dan, dén 25/3 ty 1&¢ bénh la
5,34%, bénh tiép tuc ting, dén cudi thang 4,
ngay 22/4 ty 1é bénh 1a 6,88%, chi s6 bénh 1a
1,44%, lic nay céi cao 1,6 m Sau d6 sang
thang 5, 6 bénh ding (Bang 1). Trong thang
3, 4 do c6 mua nén bénh phat trién, ty 1&
bénh ting 1én. Dén cudi thang 4, bénh
ngiing phat trién do trong thoi gian nay co it
mua va ning néng.

Két qua ¢ bang 2 cho thay, bénh dém
vang nhat ty 1& bénh va chi s6 bénh c6 xu
huéng téng cao & gifia vu va gidm vé cudi vu.
Trong thang 7 khi c¢6i dang con nhd, mat do
tiém c6i thua mtic do bénh thap. 0 giai doan
nay, mutc d6 bénh thap nhat 1a do bénh méi
bét dau phat sinh phat trién chi xuét hién
cac vét bénh nhé, rai rac.

Tu gitia thang 8 dén thang 9 do thdi tiét
c6 bao va mua nhiéu tao diéu kién cho bénh
phat trién manh. Cudi thang 9 sang dau
thang 10, bénh giam dan. Su giam nay 1a do
vé cudbi vu thoi tiét kho, it mua nén khong
thuéan 1oi cho bénh phat trién.

Két qua diéu tra tinh hinh bénh dém
vang nhat trộn cội bộng nau ¢ Binh Minh -
Kim Son - Ninh Binh (Bang 3) cho thdy,
bộnh d6m vang nhat hai cội lay lan rat
nhanh trộn tiộm co6i. Trong thang 7 khi c61
con nho vét bộnh mội hinh thanh thi sộ vét
bộnh cht yộu trộn tiộm cội 1a 1 vét. Tu gitia
thang 8 trd di, bénh lan nhanh tao ra nhiéu
vét bénh trén mot tiém céi. Tiém céi cb ti 2
- 5 vét bénh gay bénh ning nhat vao thang
8. Tiém céi c6 tit 6 vét bénh trd 1én rat it
xudt hién, ty 1& bénh ludén & mtic duéi
0,52%. Tu cudi thang 9 tré di, bénh c6 xu
huéng gidm dan.



Bénh dém vang nhat hai céi & Binh Minh - Kim Son - Ninh Binh va Nga Son - Thanh Hoa

Bang 1. Dién bién bénh d6m vang nhat trén giong céi c6 khoang bung tring
tai Binh Minh - Kim Son (vu chiém 2009)

Ngay didu tra Ty I?’/:))énh Chi s(;f;()g)énh Giai do(ir;():ao cay
11/02/09 3,67 0,78 96
18/02/09 3,48 1,38 104
25/02/09 3,64 0,74 109
04/03/09 4,46 0,90 115
11/03/09 4,33 0,89 119
18/03/09 4,95 1,06 130
25/03/09 5,34 1,16 138
01/04/09 5,53 1,11 144
08/04/09 5,36 1,08 150
15/04/09 4,74 0,98 154
22/04/09 6,88 1,44 161
29/04/09 6,63 1,50 164
06/05/09 6,24 1,31 16
13/05/09 5,97 1,18 170
20/05/09 6,27 1,29 174
27/05/09 6,64 1,52 176
03/06/09 6,48 1,37 178

Bang 2. Tinh hinh bénh d6m vang nhat trén cé6i c6 khoang bong trang & Binh Minh
- Kim Son - Ninh Binh va Nga Tan - Nga Son - Thanh Hoa (vu mua 2009)

Dia diém diéu tra Ngay diéu tra Ty I?%b)énh Chi ?%;)énh ChiéL(jc(;?)o cay
26-7-2009 2,59 0,52 85,8
05-8-2009 2,81 0,56 110,0
15-8-2009 4,88 1,0 129,0
B;\mr']\"érl‘:h Kim Son 25-8-2009 4,49 0,96 141,4
04-9-2009 4,91 1,02 147,2
14-9-2009 3,96 0,81 153,2
24-9-2009 3,04 0,64 158,8
04-10-2009 2,96 0,65 162,6
27-7-2009 2,82 0,56 66,2
06-8-2009 3,21 0,64 98,6
16-8-2009 4,21 0,99 117,8
#‘E:nﬁégéa"‘ga Son - 26-8-2009 3,52 0,70 134,2
05-9-2009 4,13 0,87 139,6
15-9-2009 4,44 0,93 149,2
25-9-2009 3,14 0,64 151,6
05-10-2009 2.52 0,50 156,4
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Bang 3. Tinh hinh bénh dém vang nhat trén c6i béng nau
G Binh Minh - Kim Son - Ninh Binh (vu mua 2009)

Tiém coi cd 1 vét bénh

Tiém coi cd 2-5 vét bénh

Tiém coi cé tir 6 vét bénh tré 1&n

Ngay Téng sb tiem . . ;
didu tra coi didu tra SO tiém Ty lé bénh SO tiém Ty lé bénh SO tiém Ty lé bénh
bi bénh (%) bi bénh (%) bi bénh (%)
11-07 574 12 2,09 6 1,05 3 0,52
26-07 713 19 2,66 9 1,26 3 0,42
11-08 896 15 1,67 25 2,79 4 0,45
26-08 1159 18 1,55 41 354 6 0,52
11-08 1293 22 1,70 52 4,02 3 0,23
26-09 1386 21 1,52 49 3,54 7 0,51
11-09 1379 12 0,87 31 2,25 6 0,44

Bang 4. Tinh hinh bénh dém vang nhat trén c6i c6 khoang béng tring

¢6 tudi goc khac nhau ¢ Binh Minh -

Kim Son - Ninh Binh (vu mua 2009)

Céi gbc 1 n&m Cé6i gbc 2 n&m

Coi gbc 3 ndm Cé6i gbc 4 ndm

d?é?;”‘t¥a Tylébénh  Chisd  Tylebénh  Chisd  Tylébénh  Chisd  Tylébénh  Chisd
(%) bénh (%) (%) bénh (%) (%) bénh % (%) bénh (%)
26-07 3,32 0,66 3,85 0,77 3,87 0,77 5,68 1,14
05-08 3,18 0,64 3,71 0,85 4,35 0,94 8,10 1,62
15-08 3,04 0,68 3,60 0,75 3,78 0,78 7,59 1,61
25-08 3,37 0,70 2,62 0,52 3,37 0,72 5,14 1,05
04-09 2,23 0,45 2,17 0,43 2,46 0,51 6,38 1,36
14-09 2,28 0,46 1,75 0,35 2,03 0,44 3,92 0,78
24-09 1,45 0,29 1,85 0,37 2,25 0,45 2,72 0,59
04-10 1,06 0,21 1,56 0,31 1,97 0,39 2,44 0,49

Két qua diéu tra tinh hinh bénh dém
vang nhat trén c6i c¢6 khoang bong tring &
cac tudi géc khac nhau & Binh Minh — Kim
Son — Ninh Binh cho thay (Bang 4):

- Dot diéu tra vao ngay 26/7/2009. Trén
c6i gbc 1 nam tudi ty 1é bénh 1a 3,32%, chi s6
bénh 1& 0,66% thap nhat so véi céi goc 2
nidm, 3 nam va 4 nidm. Trén goc céi 4 ndm
bénh ning nhat cé6 ty 1& bénh 1a 5,68%, chi s
bénh la 1,14%.

- Sang thang 8, vao dau thang 8 dot diéu
tra ngay 5/8 trén c6i gbc 4 nam c6 mic do
bénh 16n nhat véi ty 1& bénh 14 8,1%, chi s
bénh 1a 1,62%. Trong khi d6 ty 1é bénh va chi
s6 bénh trén céi goc 3 ndm 4,35% va 0,94 %.
Trén c6i gbc 1 nim mtc do bénh thap nhat ty
16 bénh 13 3,18%, chi s6 bénh 1a 0,64%.
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- Sang thang 9 dgt diéu tra vao ngay
4/9/2009 c6i gbc 4 nam tudi bénh gay hai
ning nhat véi ty 1é bénh va chi s6 bénh
tuong tng 14 6,38% va 1,36%. Trén céi goc 1
nam, 2 nam, 3 nam tudi c6 mic do bénh
tuong duong nhau. Tu gita thang 9 (ngay
14/9) tré di, mic d6 bénh hai c6 xu huéng
gidm dan vé cudi vu.

Trong thang 10, bénh giy hai nhe nhAt,
diéu tra vao ngay 4/10 két qua thu dudc cho
thédy c6i gbc 4 nam tudi c6 mic do bénh cao
nh4t nhung ty 1é bénh va chi s6 bénh chi con
2,44% va 0,49%. C6i goc 1 nam tudi c6 mic
do bénh nhe nhat, véi ty 1é bénh va chi s6
bénh tuong tng la 1,06% va 0,21%. Céi cb
tudi goc 4 ndm thi ty bénh va chi s6 bénh cao
hon so vội cội ¢6 tudi gộc 1 ndm va 2 nam.



Bộnh ddm vang nhat hai cội & Binh Minh - Kim Son - Ninh Binh va Nga Son - Thanh Hoa

3.2. Két qua xac dinh nAm Phytophthora sp.
gAy bénh dém vang nhat trén céi
35 mAu bénh dém vang nhat cé6i dugc thu
ti Binh Minh - Kim Son - Ninh Binh, Nga
Son — Thanh Hoa duge phan 1ap va xac dinh.
Nam gay bénh dém vang nhat trén céi dudgc
xac dinh 12 n&m Phytophthora sp.
3.3. Kha ning phat trién ctia nAm trén mot
s6 méi trudng nhan tao
Cdy ndm 1én moi trusng, dé dia ndm &
25°C, theo déi nAm moc, do dudng kinh tan
nam 6 2, 4, 6, 8, 10 ngay sau khi cay.

Sau khi cdy 2 ngay trén 3 moéi trudng
nam déu moc, duong kinh tan nam tu 5,1 -
5,6 mm, sau khi cdy 4 ngay duong kinh tan
nam tu 14,4 dén 15,8 mm, d ngay thi 8 sau
khi cdy duong kinh tan ndm trén moéi trudng
Pea-agar la 53,1 mm, trén moi truong bot
mach - agar duong kinh tan ndm 14 37,7 mm
(th&p nhat). Sau khi 10 ngay dudng kinh tan
nim trén moéi truong Pea-agar la 62,56 mm
l6n nhdt so véi duong kinh tan ndm trén moi
truong ca rot - khoai tay - agar, bot mach -
agar. Nhu vay, ndm phat trién tét trén moi
truong Pea-agar (Bang 5).

Hinh 1. Bao t& nam Phytophthora sp
phan lap ti vét bénh dém vang nhat
trén c6i cé khoang bong tring
6 Binh Minh - Kim Son - Ninh Binh

Bang 5. Kha ning phat trién ciia naAm Phytophthora sp
trén mdt s6 moi truong nhan tao

Duwong kinh tdn ndm sau cac ngay cdy (mm)

Méi trwdng

2 ngay 4 ngay 6 ngay 8 ngay 10 ngay
Pea-agar 5,6 158 412 53,1 62,5
Ca rot - khoai tay — agar 53 149 40,0 50,7 57,0
B&t mach - agar 51 14,4 28,0 37,7 48,0
CV% 21 23 35 3,0 43
LSD 0,5% 04 0,75 249 2,82 4,80
Bang 6. Kha niang liy bénh nhin tao nidm Phytophthora sp.
trén cay céi c6 khoang bong tring cé ngay tudi khac nhau
trong trong chau vai tai Truong Pai hoc Nong nghiép Ha Noi
str  Neay tubi  Tongsb Sbcay  Tylécayphatbénh  Téngsbd Sé diém Ty leé diém phat bénh
sau khicat caybjldy phat bénh (%) diém lay phat bénh (%)
1 10 10 8 80 20 15 75
2 20 10 7 70 20 13 65
3 30 10 6 60 20 14 70
4 40 10 5 50 20 10 50
5 50 10 4 40 20 9 45
6 60 10 5 50 20 10 50
7 70 10 5 50 20 11 55
8 80 10 6 60 20 10 50
9 90 10 4 40 20 9 45
10 100 10 3 30 20 8 40
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3.4. Két qua lay bénh nhan tao

Bao tli ndm Phytophthora sp. dudc cay
trén moi truong Pea-agar dé & 25°C ¢6 chiéu
sang bang dén neon 40W, sau 12 ngay tan
nidm da phat trién kin dia c4y va hinh thanh
bao tl, dung 20 nuédc cat cho vao 1 dia ndm
rta va thu dich bao td, mat do6 bao ti 103
bao ti/ml, tién hanh lay bénh nhan tao lén
c6i ¢6 khoang béng tring,

Tiém c6i 6 giai doan 10 - 30 ngay tudi c6
ty 1é nhiém bénh cao hon so véi cac giai doan
sau, s& cy phat bénh tit 60 - 80%, ty 1é diém
lay phat bénh ti 65 - 75%. Céi 6 giai doan 90
- 100 ngay tudi (tinh tir sau khi cat) ty 1é cay
nhidm bénh va ty 1é diém lay phat bénh thap
hon so véi cac giai doan khac (Bang 6).

4. KET LUAN

Bénh d6m vang nhat da duc xac dinh do
nim Phytophthora sp. gy ra.

Trong vu xuin 2009 bénh tang dan, dén
25/3 ty 1é bénh 14 5,34%, bénh tiép tuc ting
dén cudi thang 4, ngay 22/4 ty 1é bénh la
6,88%, chi s6 bénh 1a 1,44%, lic nay céi cao
1,6 m, sau d6 sang thang 5, 6 bénh khéng
tang nia.

Trong vu mua bénh phat trién manh vao
giai doan cuội thang 8 dộn cudi thang 9 ¢
Binh Minh vao ngay 4/9 ty 1ộ bộnh 14 4,91%,
chi s6 bénh 14 1,02%, d Nga Tan ngay 15/9 ty
1é bénh 12 4,33%, chi s6 bénh 1a 0,93%.

Cuoi thang 9 sang dau thang 10, bénh
giam dan do vé cudi vu thoi tiét kho, it mua
nén khong thuan 1oi cho bénh phat trién.
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Cội ¢6 tudi goc 4 nam thi ty bộnh va chi sĐ
bénh cao hon so c6i ¢6 tudi goe 1 ndm va 2 nam.

Sau khi cdy ndm 10 ngay ducng kinh
tdn ndm trén méi trudng Pea-agar 1a 62,5
mm 16n nhat so véi dudng kinh tan ndm trén
moi trudng ca rot - khoai tdy — agar, bot
mach — agar. Nhu vAy ndm phat trién tét
trén moi truong Pea-agar.

Tiém céi & giai doan 10 - 30 ngay tudi cb
ty 1&é nhiém bénh cao hon so véi cac giai doan
sau, s§ cay phat bénh tit 60 - 80%, ty 1é diém
lay phat bénh tit 65 - 75%. Céi & giai doan
90-100 ngay tudi (tinh tit sau khi cat) ty 1é
cAy nhiém bénh va ty 1& diém lay phat bénh
th&p hon so véi cac giai doan khéc.
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Yellow Spot Disease of Sedge at Binh Minh - Kim Son - Ninh Binh
and Nga Son - Thanh Hoa
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Trư​ờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội
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TÓM TẮT


Bệnh đốm vàng nhạt trên cây cói đã đựợc xác định do nấm Phytophthora sp. gây ra. Trong vụ xuân 2009, bệnh phát triển mạnh vào thời gian cuối tháng 3 và trong tháng 4, ngày 22/4/2009 tỷ lệ bệnh là 6,88%, chỉ số bệnh là 1,44%, lúc này cói cao 1,6 m, sang tháng 5, 6 bệnh không tăng nữa. Trong vụ mùa, bệnh phát triển mạnh vào giai đoạn từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9. Ở Bình Minh ngày 15/8/2009 tỷ lệ bệnh là 4,88 chỉ số bệnh là 1,0, ở Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hoá ngày 16/8 tỷ lệ bệnh là 4,21% với chỉ số bệnh là 0,99%, cuối tháng 9 sang đầu tháng 10, bệnh giảm dần do lúc này  thời tiết khô, ít mưa nên không thuận lợi cho bệnh phát triển. 

Cói có tuổi gốc 4 năm thì tỷ bệnh và chỉ số bệnh cao hơn so cói có tuổi gốc 1 năm và 2 năm. Nấm Phytophthora sp. phát triển tốt trên môi trường Pea-agar, sau khi cấy nấm 10 ngày đường kính tản nấm là 62,5 mm. 

Tiêm cói ở giai đoạn 10 - 30 ngày tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn so với các giai đoạn sau, số cây phát bệnh từ 60 - 80%, cói ở giai đoạn 90 - 100 ngày tuổi (tính từ sau khi cắt) tỷ lệ cây nhiễm bệnh và tỷ lệ điểm lây phát bệnh thấp hơn so với các giai đoạn khác.


Từ khoá: Bệnh đốm vàng nhạt, cây cói, nấm Phytophthora sp.


SUMMARY


Yellow spot disease of sedge was identified to be caused by an oomyces,  Phytophthora sp. In spring season, 2009, the disease developed remarkably from the end of March until the end of April (with incidence 6.88% and severity of 1.44%). At this time, the height of sedge is 1.6 m. However, the development of the disease was stopped in May and June. In summer, the disease developed from mid-August to mid-September. At Binh Minh, the incidence was 4.88% and severity was 1.0% on 18 August. The figures were 4.21% and 0.99%, respectively at Nga Tan - Nga Son on 16 August. From late September to early October, the disease gradually reduced as the dry weather with little rain is not favorable for the development of the disease. 


The disease incidence and severity of the four-year-old sedge plants were higher than that of one and two-year-old plants. The pathogen grew well on the Pea-agar medium with colony diameter of 62.5 mm after 10 days of culturing. 


The inoculation of the 10 - 30-day plants showed higher rate of infection (incidence 60-80%) compared with the inoculation of the older plants (90 - 100 days after cutting).


Key words: Phytophthora sp., sedge, yellow spot disease.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


ở miền Bắc Việt Nam, cây cói (Cyperus malaccensis Lam.) được trồng ở các tỉnh ven biển từ Quảng NinhQuảng Ninh đến Thanh Hoá, hai loài chủ yếu được trồng là cói cổ khoang bông trắng (Cyperus tegetiformis) và cói bông nâu (Cyperus corymbosus) (Đoàn Thị Thanh Nhàn và cs., 1996).


Cói được dùng chủ yếu để dệt chiếu và sản xuất các hàng thủ công mỹ nghệ từ cói như: Túi, làn, dép, mũ cói và nhiều các mặt hàng khác được ưa chuộng. Sản phẩm cói được thị trường quốc nội tiêu thụ 30% sản lượng cói, chủ yếu là chiếu cói. Phần còn lại được sản xuất thành các mặt hàng thủ công mỹ nghệ làm mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế góp phần tăng thu hập cho hộ nông dân trồng cói. 


Trong những năm gần đây, vùng trồng cói ở Bình Minh - Kim Sơn - Ninh Bình, Nga Sơn - Thanh Hoá  bệnh đốm vàng nhạt  hại cói phát sinh và gây hại trên diện rộng, gây thiệt hại lớn đến năng suất, chất lư​ợng của cói. Do vậy nghiên cứu về các đặc điểm phát sinh, gây hại của bệnh này và biện pháp phòng trừ bệnh là cần thiết nhằm góp phần giữ vững năng suất và chất l​ượng cói. 


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu nghiên cứu


- Mẫu bệnh: Mẫu cói bị bệnh đốm vàng nhạt, giống cói cổ khoang bông trắng, cói bông nâu.


- Hoá chất và dụng cụ: Cồn 70%, nước cất vô trùng, bàn cắt, dao cắt,  kéo, giấy thấm, que cấy nấm, buồng cấy nấm, kính hiển vi quang học, tủ hấp vô trùng.


- Môi trường: 


+ Môi trường WA: 20 g agar hoà với 1 lít nước đun sôi cho agar tan đều, cho vào chai McCartney. 


+ Môi trường Pea-agar (Corbiere R. Andrivon D., 2000) nhân nuôi nấm tạo bào tử phân sinh: Cho 125 g đậu Hà Lan + 1,2 lít nước cất vào nồi sạch. Đun sôi, sau đó đun nhỏ lửa trong vòng 45 phút, lọc bằng vải lọc 4 lớp, cho vào bình định mức 1 lít sau đó cho 15 g agar vào bình lắc cho agar tan đều.


Môi trường WA, môi trường Pea-agar đều được cho vào chai McCartney, hấp khử trùng ở 1210C, 1,5 atm trong 30 phút, sau đó để nguội môi trường đến 60 - 700C rồi đem đổ ra các đĩa petri đã được khử trùng và sử dụng để cấy nấm.

+ Môi trường bột mạch - Agar: 75 g bột mạch hoà vào 600 ml nước đun nóng khoảng 550C, 20 g agar hoà vào 400 ml nước sau đó trộn lẫn vào nhau, cho vào chai McCartney hấp khử trùng ở 1210C, 1,5 atm trong 90 phút.


+ Môi trường cà rốt - khoai tây - agar: 


Cà rốt nghiền nhuyễn: 400 g cà rốt rửa sạch, cắt nhỏ cho vào 400 ml nước hấp 10 phút, nghiền nhuyễn rồi thêm 500 ml nước.


Khoai tây nghiền nhuyễn: 200 g khoai tây rửa sạch, cắt nhỏ cho vào 500 ml nước đun nhừ nghiền nhuyễn rồi thêm nước vào cho đủ 800 ml. 


Lấy 20 ml cà rốt nghiền nhuyễn + 80 ml khoai tây nghiền nhuyễn + 8 g agar, thêm nước cất cho đủ 1 lít, hấp khử trùng, để nguội 550C cho 200 mg penicillin vào lắc đều.

2.2. Ph​ương pháp nghiên cứu


- Điều tra bệnh: Dựa vào phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh hại cây trồng của Cục Bảo vệ thực vật (1985) và phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật của Viện Bảo vệ thực vật (1999).


- Dùng khung (0,4 x 0.5 m = 0,2 m2), mỗi ruộng điều tra 5 điểm chéo góc, mỗi điểm một khung, cách bờ tối thiểu 1 m.  Điều tra định kỳ 7 - 10 ngày/lần.


- Đếm số tiêm cói trong khung, số tiêm cói bị bệnh, phân cấp bệnh để tính tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh.


                    Tổng số tiêm bị bệnh
Tỷ lệ bệnh (%) =  ---------------------------  ( 100

              Tổng số tiêm điều tra


                       Tổng    a  (   b
Chỉ số bệnh (%) = -------------------- ( 100
                                      N x 5


     a: Số tiêm cói bị bệnh ở mỗi cấp


     b: Cấp bệnh t​ương ứng


     N: Tổng số tiêm điều tra


      5: Cấp bệnh cao nhất trong bảng
                  phân cấp 


- Cấp bệnh đ​ược chia như sau: 


+ Cấp 0: tiêm cói không bị bệnh 


+ Cấp 1: Vết bệnh < 10% chiều dài
              tiêm cói


+ Cấp 2: Vết bệnh từ 10% đến <25% 
            chiều dài tiêm cói 


+ Cấp 3: Vết bệnh từ 25% đến <50%
            chiều dài  tiêm cói


+ Cấp 4: Vết bệnh từ 50% đến <75% 
            chiều dài tiêm cói


+ Cấp 5: Vết bệnh >75% chiều dài tiêm
             cói hoặc tiêm cói đã bị chết do bệnh.


- Phân lập nấm theo phương pháp đơn bào tử và theo nguyên tắc Kock.


- Giám định nấm theo các tài liệu "Phytophthora its Biology, Taxonomy, Ecology and Pathology" và ”Cẩm nang chẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam - 2009".

Số liệu nghiên cứu được xử lý theo chương trình IRRISTAT 4.0. 


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Tình hình bệnh đốm vàng nhạt hại
       cói ở Bình Minh - Kim Sơn - Ninh
       Bình và ở Nga Tân - Nga Sơn -
       Thanh Hoá


- Triệu chứng bệnh: Bệnh gây hại tất cả các vị trí trên cây cói. Khi mới bị bệnh, vết bệnh nhỏ, màu vàng nhạt, sau đó to dần không định hình màu vàng xám, vết bệnh lan rộng theo chiều dài thân cói và bao quanh thân, mô bị chết làm thân cói khô, gẫy và bị chết, ảnh hưởng xấu đến chất lượng và năng suất cói.


- Thời gian gây bệnh: Bệnh gây hại nặng vào các tháng 3 - 4 - 5 và tháng 8 - 9 trong năm (thời gian này có độ ẩm cao, nhiều mưa).


Trong tháng 2, tỷ lệ bệnh thấp, giai đoạn này cói cao 96 - 104 cm. Trong tháng 3, tỷ lệ bệnh tăng dần, đến 25/3 tỷ lệ bệnh là 5,34%, bệnh tiếp tục tăng, đến cuối tháng 4, ngày 22/4 tỷ lệ bệnh là 6,88%, chỉ số bệnh là 1,44%, lúc này cói cao 1,6 m   Sau đó sang tháng 5, 6 bệnh dừng (Bảng 1). Trong tháng 3, 4 do có mưa nên bệnh phát triển, tỷ lệ bệnh tăng lên. Đến cuối tháng 4, bệnh  ngừng phát triển do trong thời gian này có ít mưa và nắng nóng.


Kết quả ở bảng 2 cho thấy, bệnh đốm vàng nhạt tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh có xu hướng tăng cao ở giữa vụ và giảm về cuối vụ. Trong tháng 7 khi cói đang còn nhỏ, mật độ tiêm cói thưa mức độ bệnh thấp. ở giai đoạn này, mức độ bệnh thấp nhất là do bệnh mới bắt đầu phát sinh phát triển chỉ xuất hiện các vết bệnh nhỏ, rải rác. 


Từ giữa tháng 8 đến tháng 9 do thời tiết có bão và mưa nhiều tạo điều kiện cho bệnh phát triển mạnh. Cuối tháng 9 sang đầu tháng 10, bệnh giảm dần. Sự giảm này là do về cuối vụ thời tiết khô, ít mưa nên không thuận lợi cho bệnh phát triển. 


Kết quả điều tra tình hình bệnh đốm vàng nhạt trên cói bông nâu ở Bình Minh - Kim Sơn - Ninh Bình (Bảng 3) cho thấy, bệnh đốm vàng nhạt hại cói lây lan rất nhanh trên tiêm cói. Trong tháng 7 khi cói còn nhỏ vết bệnh mới hình thành thì số vết bệnh chủ yếu trên tiêm cói là 1 vết. Từ giữa tháng 8 trở đi, bệnh lan nhanh tạo ra nhiều vết bệnh trên một tiêm cói. Tiêm cói có từ 2 - 5 vết bệnh gây bệnh nặng nhất vào tháng 8. Tiêm cói có từ 6 vết bệnh trở lên rất ít xuất hiện, tỷ lệ bệnh luôn ở mức dưới 0,52%. Từ cuối tháng 9 trở đi, bệnh có xu hướng giảm dần.


Bảng 1. Diễn biến bệnh đốm vàng nhạt trên giống cói cổ khoang bụng trắng
 tại Bình Minh - Kim Sơn (vụ chiêm 2009)


		Ngày điều tra

		Tỷ lệ bệnh
(%)

		Chỉ số bệnh
(%)

		Giai đoạn cao cây
(cm)



		11/02/09

		3,67

		0,78

		96



		18/02/09

		3,48

		1,38

		104



		25/02/09

		3,64

		0,74

		109



		04/03/09

		4,46

		0,90

		115



		11/03/09

		4,33

		0,89

		119



		18/03/09

		4,95

		1,06

		130



		25/03/09

		5,34

		1,16

		138



		01/04/09

		5,53

		1,11

		144



		08/04/09

		5,36

		1,08

		150



		15/04/09

		4,74

		0,98

		154



		22/04/09

		6,88

		1,44

		161



		29/04/09

		6,63

		1,50

		164



		06/05/09

		6,24

		1,31

		16



		13/05/09

		5,97

		1,18

		170



		20/05/09

		6,27

		1,29

		174



		27/05/09

		6,64

		1,52

		176



		03/06/09

		6,48

		1,37

		178



		Bảng 2. Tình hình bệnh đốm vàng nhạt trên cói cổ khoang bông trắng ở Bình Minh - Kim Sơn - Ninh Bình và Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hoá (vụ mùa 2009) 


Địa điểm điều tra

		Ngày điều tra

		Tỷ lệ bệnh
(%)

		Chỉ số bệnh
(%)

		Chiều cao cây
(cm)



		Bình Minh - Kim Sơn - Ninh Bình




		26-7-2009

		2,59

		0,52

		85,8



		

		05-8-2009

		2,81

		0,56

		110,0



		

		15-8-2009

		4,88

		1,0

		129,0



		

		25-8-2009

		4,49

		0,96

		141,4



		

		04-9-2009

		4,91

		1,02

		147,2



		

		14-9-2009

		3,96

		0,81

		153,2



		

		24-9-2009

		3,04

		0,64

		158,8



		

		04-10-2009

		2,96

		0,65

		162,6



		Nga Tân - Nga Sơn -Thanh Hóa




		27-7-2009

		2,82

		0,56

		66,2



		

		06-8-2009

		3,21

		0,64

		98,6



		

		16-8-2009

		4,21

		0,99

		117,8



		

		26-8-2009

		3,52

		0,70

		134,2



		

		05-9-2009

		4,13

		0,87

		139,6



		

		15-9-2009

		4,44

		0,93

		149,2



		

		25-9-2009

		3,14

		0,64

		151,6



		

		05-10-2009

		2.,52

		0,50

		156,4





Bảng 3. Tình hình bệnh đốm vàng nhạt trên cói  bông nâu
ở Bình Minh - Kim Sơn - Ninh Bình (vụ mùa 2009)


		Ngày
điều tra

		Tổng số tiêm cói điều tra

		Tiêm cói có 1 vết bệnh

		Tiêm cói có 2-5 vết bệnh

		Tiêm cói có từ 6 vết bệnh trở lên



		

		

		Số tiêm
bị bệnh

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Số tiêm
bị bệnh

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Số tiêm
bị bệnh

		Tỷ lệ bệnh (%)



		11-07

		574

		12

		2,09

		6

		1,05

		3

		0,52



		26-07

		713

		19

		2,66

		9

		1,26

		3

		0,42



		11-08

		896

		15

		1,67

		25

		2,79

		4

		0,45



		26-08

		1159

		18

		1,55

		41

		354

		6

		0,52



		11-08

		1293

		22

		1,70

		52

		4,02

		3

		0,23



		26-09

		1386

		21

		1,52

		49

		3,54

		7

		0,51



		11-09

		1379

		12

		0,87

		31

		2,25

		6

		0,44





		Bảng 4. Tình hình bệnh đốm vàng nhạt trên cói cổ khoang bông trắng
có tuổi gốc khác nhau ở Bình Minh – Kim Sơn – Ninh Bình (vụ mùa 2009)


Ngày điều tra

		Cói gốc 1 năm

		Cói gốc 2 năm

		Cói gốc 3 năm

		Cói gốc 4 năm



		

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Chỉ số bệnh (%)

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Chỉ số bệnh (%)

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Chỉ số bệnh %

		Tỷ lệ bệnh (%)

		Chỉ số bệnh (%)



		26-07

		3,32

		0,66

		3,85

		0,77

		3,87

		0,77

		5,68

		1,14



		05-08

		3,18

		0,64

		3,71

		0,85

		4,35

		0,94

		8,10

		1,62



		15-08

		3,04

		0,68

		3,60

		0,75

		3,78

		0,78

		7,59

		1,61



		25-08

		3,37

		0,70

		2,62

		0,52

		3,37

		0,72

		5,14

		1,05



		04-09

		2,23

		0,45

		2,17

		0,43

		2,46

		0,51

		6,38

		1,36



		14-09

		2,28

		0,46

		1,75

		0,35

		2,03

		0,44

		3,92

		0,78



		24-09

		1,45

		0,29

		1,85

		0,37

		2,25

		0,45

		2,72

		0,59



		04-10

		1,06

		0,21

		1,56

		0,31

		1,97

		0,39

		2,44

		0,49





Kết quả điều tra tình hình bệnh đốm vàng nhạt trên cói cổ khoang bông trắng ở các tuổi gốc khác nhau ở Bình Minh – Kim Sơn – Ninh Bình cho thấy (Bảng 4): 


- Đợt điều tra vào ngày 26/7/2009. Trên cói gốc 1 năm tuổi tỷ lệ bệnh là 3,32%, chỉ số bệnh là 0,66% thấp nhất so với cói gốc 2 năm, 3 năm và 4 năm. Trên gốc cói 4 năm bệnh nặng nhất có tỷ lệ bệnh là 5,68%, chỉ số bệnh là 1,14%.


- Sang tháng 8, vào đầu tháng 8  đợt điều tra ngày 5/8 trên cói gốc 4 năm có mức độ bệnh lớn nhất với tỷ lệ bệnh là 8,1%, chỉ số bệnh là 1,62%. Trong khi đó tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh trên cói gốc 3 năm 4,35% và 0,94 %. Trên cói gốc 1 năm mức độ bệnh thấp nhất tỷ lệ bệnh là 3,18%, chỉ số bệnh là 0,64%.


- Sang tháng 9 đợt điều tra vào ngày 4/9/2009 cói gốc 4 năm tuổi bệnh gây hại nặng nhất với tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh tương ứng là 6,38% và 1,36%. Trên cói gốc 1 năm, 2 năm, 3 năm tuổi có mức độ bệnh tương đương nhau. Từ giữa tháng 9 (ngày 14/9) trở đi, mức độ bệnh hại có xu hướng giảm dần về cuối vụ.


Trong tháng 10, bệnh gây hại nhẹ nhất,  điều tra vào ngày 4/10 kết quả thu được cho thấy cói gốc 4 năm tuổi có mức độ bệnh cao nhất nhưng tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh chỉ còn 2,44% và 0,49%. Cói gốc 1 năm tuổi có mức độ bệnh nhẹ nhất, với tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh tương ứng là 1,06% và 0,21%. Cói có tuổi gốc 4 năm thì tỷ bệnh và chỉ số bệnh cao hơn so với cói có tuổi gốc 1 năm và 2 năm.


3.2. Kết quả xác định nấm Phytophthora sp. 
       gây bệnh đốm vàng nhạt trên  cói


35 mẫu bệnh đốm vàng nhạt cói được thu từ Bình Minh - Kim Sơn - Ninh Bình, Nga Sơn – Thanh Hoá được phân lập và xác định.


Nấm gây bệnh đốm vàng nhạt trên cói được xác định là nấm  Phytophthora sp.


3.3. Khả năng phát triển của nấm trên một 
       số môi trường nhân tạo


Cấy nấm lên môi trường, để đĩa nấm ở 250C, theo dõi nấm mọc, đo đường kính tản nấm ở 2, 4, 6, 8, 10 ngày sau khi cấy.


Sau khi cấy 2 ngày trên 3 môi trường nấm đều mọc, đường kính tản nấm từ 5,1 -5,6 mm, sau khi cấy 4 ngày đường kính tản nấm từ 14,4 đến 15,8 mm, ở ngày thứ 8 sau khi cấy đường kính tản nấm trên môi trường Pea-agar là 53,1 mm, trên môi trường bột mạch - agar đường kính tản nấm là 37,7 mm (thấp nhất). Sau khi 10 ngày đường kính tản nấm trên môi trường Pea-agar là 62,5 mm lớn nhất so với đường kính tản nấm trên môi trường cà rốt - khoai tây - agar, bột mạch - agar. Như vậy, nấm phát triển tốt trên môi trường Pea-agar (Bảng 5).






Bảng 5. Khả năng phát triẻn của nấm Phytophthora sp
trên một số môi trường nhân tạo


		Môi trường

		Đường kính tản nấm sau các ngày cấy (mm)



		

		2 ngày

		4 ngày

		6 ngày

		8 ngày

		10 ngày



		Pea-agar

		5,6

		15,8

		41,2

		53,1

		62,5



		Cà rốt - khoai tây – agar

		5,3

		14,9

		40,0

		50,7

		57,0



		Bột mạch - agar

		5,1

		14,4

		28,0

		37,7

		48,0



		CV%

		2,1

		2,3

		3,5

		3,0

		4,3



		LSD 0,5%

		0,4

		0,75

		2,49

		2,82

		4,80





Bảng 6. Khả năng lây bệnh nhân tạo nấm Phytophthora sp.
trên cây cói cổ khoang bông trắng có ngày tuổi khác nhau
trồng trong chậu vại tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội


		STT

		Ngày tuổi
sau khi cắt

		Tổng số
cây bị lây

		Số cây
phát bệnh

		Tỷ lệ cây phát bệnh
(%)

		Tổng số
điểm lây

		Số điểm
phát bệnh

		Tỷ lệ điểm phát bệnh


(%)



		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		10

		10

		8

		80

		20

		15

		75



		2

		20

		10

		7

		70

		20

		13

		65



		3

		30

		10

		6

		60

		20

		14

		70



		4

		40

		10

		5

		50

		20

		10

		50



		5

		50

		10

		4

		40

		20

		9

		45



		6

		60

		10

		5

		50

		20

		10

		50



		7

		70

		10

		5

		50

		20

		11

		55



		8

		80

		10

		6

		60

		20

		10

		50



		9

		90

		10

		4

		40

		20

		9

		45



		10

		100

		10

		3

		30

		20

		8

		40





3.4. Kết quả lây bệnh nhân tạo 


Bào tử nấm Phytophthora sp. được cấy trên môi trường Pea-agar để ở 250C có chiếu sáng bằng đèn neon 40W, sau 12 ngày tản nấm đã phát triển kín đĩa cấy và hình thành bào tử, dùng 20 nước cất cho vào 1 đĩa nấm rửa và thu dịch bào tử, mật độ bào tử 103 bào tử/ml, tiến hành lây bệnh nhân tạo lên cói cổ khoang bông trắng, 


Tiêm cói ở giai đoạn 10 - 30 ngày tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn so với các giai đoạn sau, số cây phát bệnh từ 60 - 80%, tỷ lệ điểm lây phát bệnh từ 65 - 75%. Cói ở giai đoạn 90 - 100 ngày tuổi (tính từ sau khi cất) tỷ lệ cây nhiễm bệnh và tỷ lệ điểm lây phát bệnh thấp hơn so với các giai đoạn khác (Bảng 6).


4. KẾT LUẬN


Bệnh đốm vàng nhạt đã đực xác định do nấm Phytophthora sp. gây ra.


Trong vụ xuân 2009 bệnh tăng dần, đến 25/3 tỷ lệ bệnh là 5,34%, bệnh tiếp tục tăng đến cuối tháng 4, ngày 22/4 tỷ lệ bệnh là 6,88%, chỉ số bệnh là 1,44%, lúc này cói cao 1,6 m, sau đó sang tháng 5, 6 bệnh không tăng nữa. 

Trong vụ mùa bệnh phát triển mạnh vào giai đoạn cuối tháng 8 đến cuối tháng 9 ở Bình Minh vào ngày 4/9 tỷ lệ bệnh là 4,91%, chỉ số bệnh là 1,02%, ở Nga Tân ngày 15/9 tỷ lệ bệnh  là 4,33%, chỉ số bệnh là 0,93%.


Cuối tháng 9 sang đầu tháng 10, bệnh giảm dần do về cuối vụ thời tiết khô, ít mưa nên không thuận lợi cho bệnh phát triển. 


Cói có tuổi gốc 4 năm thì tỷ bệnh và chỉ số bệnh cao hơn so cói có tuổi gốc 1 năm và 2 năm.


Sau khi cấy nấm 10 ngày đường kính tản nấm trên môi trường Pea-agar là 62,5 mm lớn nhất so với đường kính tản nấm trên môi trường cà rốt - khoai tây – agar, bột mạch – agar. Như vậy nấm phát triển tốt trên môi trường Pea-agar.

Tiêm cói ở giai đoạn 10 - 30 ngày tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn so với các giai đoạn sau, số cây phát bệnh từ 60 - 80%, tỷ lệ điểm lây phát bệnh từ 65 - 75%. Cói ở giai đoạn 90-100 ngày tuổi (tính từ sau khi cất) tỷ lệ cây nhiễm bệnh và tỷ lệ điểm lây phát bệnh thấp hơn so với các giai đoạn khác.
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Hình 1. Bào tử nấm Phytophthora sp phân lập từ vết bệnh đốm vàng nhạt trên cói cổ khoang bông trắng�ở Bình Minh - Kim Sơn - Ninh Bình
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